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1. Khái niệm 

Ngày nay, nền kinh tế tri thức (KTTT) đang tác động tới mọi mặt của cuộc sống của con người trên hành tinh. Nền KTTT là hình thái kinh tế mới phát huy rõ nét vào những thập kỷ 70, khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao nhờ thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học. Khái niệm "nền KTTT "được Liên Hiệp Quốc sử dụng chính thức vào cuối thập kỷ 90 để chỉ "nền kinh tế chủ yếu dựa vào khoa học và tri thức, cốt lõi là công nghệ cao". 

Sự ra đời của nền  KTTT là một quá trình lâu dài. Từ trước Công nguyên, Khổng Tử đã coi tri thức là con đường dẫn đến thành công. Sau đó, Lão Tử cho rằng tri thức giúp con người trở nên thông thái hơn. Các triết gia phương Tây như Socrates, Protagoras coi tri thức cao hơn kỹ thuật, có tính nguyên lý để giải quyết mọi tình huống. Nhiều học giả cho rằng trong khoảng 100 năm ở thời kỳ đầu, tri thức đã được ứng dụng để tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp. Từ cuối thế kỷ XIX đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai (1945), tri thức được áp dụng vào việc tổ chức lao động để tạo ra cuộc cách mạng về năng xuất. Sau đó tri thức được áp dụng tạo nên cuộc cách mạng về quản lý. Ngày nay, tri thức được quan niệm là những kiến thức chuyên sâu, các bí quyết có thể học được, riêng tri thức về quản lý đã trở thành yếu tố quan trọng hơn cả yếu tố vốn và sức lao động. 

Đặc điểm nền  KTTT là tri thức được sử dụng để sản xuất hàng hoá, tri thức là đối tượng của sản xuất, là nguồn gốc và là động lực của sự phát triển kinh tế. Còn nền kinh tế truyền thống lại dựa vào yếu tố vật chất như tài nguyên, lao động và vốn.Trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước, khoa học công nghệ đóng góp khoảng 30 % cho nền kinh tế thì trong nền kinh tế tri thức, tỷ trọng này lên tới 80%. 

Những đặc điểm trên phản ánh nền KTTT được hình thành và phát triển trước tiên ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển sớm, vì ở đó kho báu tri thức của nhân loại đã được khai thác, tận dụng thành công. Như vậy, bản thân nền KTTT là thành tựu của nhân loại, vấn đề là ai điều khiển nó, lợi ích mang lại cho giai cấp nào. 

Nhân lực trình độ cao : Có học giả cho rằng nhân lực trình độ cao theo nghĩa rộng là tất cả những người lao động kể cả công nhân kỹ thuật lành nghề có trình độ cao, phải có trình độ tương đương cao đẳng và kỹ sư thực hành mới được coi là trình độ cao. Trên thế giới còn có khái niệm lân cận "nguồn nhân lực cao cấp" gồm những ai có trình độ giáo dục ít nhất từ bậc THPT hoặc tương đương trở lên,  là những người nắm giữ vị trí có tầm chiến lược trong xã hội hiện đại, đảm bảo vai trò lãnh đạo cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. 

Theo cách tiếp cận từ cấu trúc hệ thống giáo dục, có thể hiểu rằng nhân lực trình độ cao là những người đạt trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đại học (từ vậc cao đẳng trở lên), nắm vững chuyên môn nghề nghiệp cả lý thuyết lẫn thực hành, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức triển khai những công trình quan trọng với phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến. Đặc điểm nguồn nhân lực trình độ cao là đội ngũ này được tuyển chọn và đào tạo bài bản qua các thiết chế giáo dục (các bậc học), có tinh thần làm chủ và sáng tạo, thường được gọi là đội ngũ trí thức. 

Nguồn nhân lực trình độ cao có vai trò làm nòng cốt, có khả năng khởi xướng và dẫn dắt các đổi mới công nghệ, quy trình quản lý và sản xuất, giữ vai trò then chốt trong sự phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh hội nhập vào kinh tế tri thức, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao -nguồn vốn nhân lực quý hiếm của mỗi quốc gia là vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển của mỗi nước. Các thuyết tăng trưởng kinh tế và thực tiễn cho thấy vai trò quyết định của yếu tố con người, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững nói chung và sự thành công của các tổ chức nói riêng. Các thuyết đó cũng chỉ ra quan hệ biện chứng giữa nguồn vốn con người và nguồn vốn vật chất vì trữ lượng vốn con người lớn hơn sẽ tăng cường giá trị lợi tức của máy móc, trữ lượng vốn vật chất tăng lại làm tăng hiệu quả đầu tư vào giáo dục đào tạo; và đầu tư chung nếu không có sự hỗ trợ của giáo dục chỉ đóng vai trò không lớn đối với tăng trưởng kinh tế và sự tăng trưởng kinh tế dài hạn phụ thuộc vào tốc độ thay đổi công nghệ; muốn thay đổi công nghệ nhanh  cần phaỉ có nguồn nhân lực có trình độ cao hơn vì thế suy cho cùng sự phát triển kinh tế xã hội trông cậy vào nguồn nhân lực trình độ cao. Tóm lại, tích luỹ vốn con người, đặc biệt là kiến thức thông qua đào tạo nhân lực trình độ cao sẽ tạo điều kiện phát triển các công nghệ mới và là nguồn duy trì tăng trưởng.

2. Mối Quan hệ giữa nền  KTTT với đào tạo nhân lực trình độ cao nói chung

Giáo dục và đào tạo là con đường dẫn tới hình thành nền kinh tế tri thức. Yêu cầu của nền KTTT làm thay đổi quan niệm về chất lượng giáo dục và kỹ năng của người học. Có học giả cho rằng ngay từ gíao dục phổ thông, học sinh phải được trang bị những kỹ năng như  đọc, viết, tính toán và tin học cơ sở; có năng lực thông tin như sử dụng ngôn ngữ nói, viết để thương lượng, thuyết phục, hướng dẫn, huấn luyện, tư vấn; có tư duy linh hoạt như  suy nghĩ, phân tích, giải quyết vấn đề, nhận định tình huống, thực hiện các ý tưởng; biết làm việc theo nhóm, hợp tác với người khác trong công việc; Có tri thức tin học, khả năng tìm kiếm, tập hợp, phân tích và tổ chức thông tin; có khả năng tự học, tự chịu trách nhiệm, đổi mới, phổ biến và sử dụng tri thức thích ứng, chấp nhận rủi ro, xây dựng và bảo vệ quan điểm. Những kỹ năng cơ bản nói trên cộng thêm với động lực, lòng quyết tâm, nhiệt tình, tôn trọng cam kết là những đức tính cần thiết để mỗi người tham gia vào nền KTTT. Nếu giáo dục tiểu học và trung học giúp nâng cao dân trí, vận dụng kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng xuất lao động, tăng chất lượng cuộc sống, giúp người học tiếp tục lên bậc học cao hơn và để có năng lực tự học tập suốt đời, thì giáo dục đại học có vai trò chi phối sự phát triển các ngành kinh tế chủ lực, là nền tảng tạo ra tri thức cho một xã hội thông tin. Các nước dù đã phát triển cao về công nghệ, nhưng vẫn đầu tư nhiều để có được nền  giáo dục đại học tiến tiến và trung tâm nghiên cứu hùng mạnh để tạo ra tri thức mới, chính nơi đó là trung tâm đào tạo lý tưởng và cung cấp nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới. 
Nền KTTT mang lại nhiều ích lợi cho loài người nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nền sản xuất còn ở trình độ thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, ít khả năng sản sinh tri thức.  Điều đó có nghĩa đặt ra những thách thức to lớn đối với giáo dục và đào tạo của mọi quốc gia cả về số lượng lẫn chất lượngĐào tạo nhân lực không chỉ trang bị tri thức hàn lâm mà phải hướng tới phục vụ nền kinh tế tri thức. Muốn có nền KTTT thì không thể không coi trọng đào tạo nhân lực trình độ cao để phát triển và sản xuất tri thức.  Như vậy, đào tạo nhân lực trình độ cao là yêu cầu khách quan của nền kinh tế tri thức. Không chỉ tác động tới GD và ĐT mà nền KTTT còn tác động ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực xã hội. Nền KTTT tồn tại được là nhờ mạng lưới xí nghiệp liên kết với thị trường toàn cầu, đó cùng là một nguyên nhân dẫn tới toàn cầu hoá kinh tế. Do đó chức năng quản lý của các nhà nước cũng chuyển dịch từ quản lý kiểu truyền thống điều khiển nguồn lực sang xây dựng chính sách, kế hoạch chiến lược, đàm phán, hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế. Song sự ra đời ra đời của nền KTTT làm cho các quốc gia đã mạnh về công nghệ, thì cũng mạnh cả về kinh tế, quân sự, chiếm giữ phần lớn gía trị sản lượng kinh tế toàn cầu. Ngược lại, các nước đã nghèo nếu không tận dụng thời cơ, không có đội ngũ nhân lực sản sinh tri thức thì vốn đã nghèo thì càng trở nên nghèo khó thêm.    
Về nguyên lý thì nền KTTT mở ra sự bình đẳng về cơ hội cho các nước, nhưng các nước lại không bình đẳng về điều kiện nắm bắt cơ hội đó. Nhà kinh tế Paul R. Krugmen, trường đại học Stanford cho rằng " những người lao động ít được đào tạo nhất sẽ là người phải hứng chịu hậu quả vì nền kinh tế ngày càng tập trung vào công nghệ cao và ngày càng ít có nhu cầu về lực lượng lao động này". Do các nước cường quốc TBCN chi phối nền KTTT nên khi tham gia hội nhập, các nước yếu về kinh tế chịu nhiều thách thức hơn là thời cơ. Hệ quả tiêu cực rõ nhất là họ phải tham gia các quan hệ kinh tế không tương quan về lợi thế và tiềm năng, nên phải chịu  nhiều thách thức đối với nền độc lập, chủ quyền quốc gia, quyền lực nhà nước, ý thức dân tộc, bản sắc văn hoá, sự phân hoá giàu nghèo gia tăng, an toàn cho các lĩnh vực đời sống xã hội khó đảm bảo. 

Lợi ích cơ bản do nền KTTT mang lại là nó thúc đẩy sự liên kết các lực lượng sản xuất đem lại tăng trưởng kinh tế, tự do hoá thương mại, tăng chuyển giao vốn và công nghệ, phối hợp các thể chế quốc tế và giao lưu giữa các dân tộc. Vì thế, nước ta cần chủ động hội nhập, tham gia nền KTTT để giành lợi thế, nắm bắt thời cơ, bảo vệ lợi ích cho giai cấp, giảm thiểu rủi ro. Mỗi quốc gia, dưới góc độ quản lý là một tổ chức, thì việc tham gia hội nhập, tham gia nền KTTT là khách quan, là phương sách chủ động tích cực để nắm bắt cơ hội và hạn chế tiêu cực do nền KTTT tác động. Hội nhập quốc tế của một nước thành công hay không phụ thuộc vào tầm trí tuệ và chất lượng vốn nhân lực trình độ cao để tạo lập ra nền kinh tế tri tức hùng mạnh, tạo lợi thế và vị thế vững chắc, lòng tự tin khi hội nhập. Các nhà quản lý ở tầm vĩ mô cần tính tới yêu cầu, thời cơ và thách thức cũng như các yếu tố tác động của nền KTTT  tới việc hoạch định chính sách. 

3. Nước ta tăng cường đào tạo nhân lực trình độ cao ở nước ngoài để chủ động tham gia nền KTTT

 
Cùng với việc xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục đại học trong nước với mạng lưới 214 trường đại học và cao đẳng với quy mô hơn 1,1 triệu sinh viên năm học 2004, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài để chuẩn bị đội ngũ chuyên gia giỏi ở những ngành mũi nhọn. Ngày 1/11/1945, nhân danh Chủ tịch Hội Văn hoá Việt Nam, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho ngoại trưởng Mỹ Giêm Bêcơ để  "bày tỏ nguyện vọng của Hội được gửi phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ với ý định nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác"… Từ năm 1962 đến nay có 104 văn bản và chính sách về  quản lý đào tạo lưu học sinh ở nước ngoài. 

Trong khuôn khổ các Hiệp định, Liên Xô (cũ) đã giúp ta đào tạo được trên 20.000 sinh viên đại học, 3.500 Tiến sĩ Khoa học và Tiến sĩ, trên 11.500 thực tập sinh khoa học, 20 000 công nhân kỹ thuật, 800  giao viên dạy nghề, 900 cán bộ nâng cao nghiệp vụ quản lý giáo dục… Từ năm 1990 đến nay, hàng năm có gần 500 sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam đi học tập ở Liên Bang Nga và các nước Ucraina, Belarus. Trung Quốc ký Hiệp định Viện trợ kinh tế kỹ thuật ngày 23/10/1966 và “ Thư trao đổi” ngày 1/1/1974 nhận trên 10.000 lưu học sinh Việt Nam sang học tập. Từ năm 1992 đến nay mỗi năm Bạn dành130 học bổng cho Viêt Nam. Ngoài ra mỗi năm có hàng trăm sinh viên và NCS hưởng học bổng đào tạo ở các nước Đông âu cũ và các nước công nghiệp phát triển khác. 

Sau 10 năm Đổi mới, từ năm 1986 đến năm 1997 có 13.685 sinh viên đại học (SV ĐH) và học viên sau đại học (HV SĐH) được cử đi nước ngoài học tập bằng học bổng của nước ngoài.  Mức đào tạo cao nhất là năm 1989 có tổng số 2.072 người đi du học. Sau đó giảm đột ngột xuống còn 1139 người vào năm 1990 (bằng nửa năm trước đó), đến năm 1992 chỉ còn 588 người, hơn một nửa của năm 1991 và chỉ bằng khoảng 1/ 4 của những năm hưng thịnh. Nếu xem xét việc phân bổ lưu học sinh theo khu vực địa lý thì có 23% đi du học ở Châu á, úc và Niu- Di- Lân. Tổng số sang châu âu nói chung  chiếm 75 % tổng số người đi du học. Còn lại chỉ có 3% đi du học ở Hoà kỳ, Canada và châu lục khác.

Từ năm 1998 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có 11145 SV ĐH và HV SĐH đi học ở 38 nước khác nhau bằng nguồn học bổng của Chính phủ Việt Nam và của các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có 3550 SV ĐH và 7595 HV SĐH. Từ năm 2000, Chính phủ phê duyệt Đề án  322 với kinh phí trên 200 tỷ đồng/ năm từ ngân sách nhà nước để đào tạo cán bộ KHKT ở nước ngoài. Nhờ đó mỗi năm tổng số LHS đi học nước ngoài bằng các nguồn học bổng nói chung tăng lên gần 2000 người/ năm, gấp đôi mức trung bình của những năm 1990. 
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Phân bố LHS theo khu vực địa lý cũng biến đổi. Trong 10 người đi du học bằng học bổng thì có khoảng 6 người đi châu Âu (60 %), 2 người  đi châu á, châu Phi và Nam Mĩ (21%), 1 người đi úc, Niu di lân (13%), một người đi Mĩ và Canada (6%). Về cơ cấu ngành nghề, riêng Đề án 322 đào tạo bằng ngân sách Nhà nước từ năm 2000 đến nay đã chủ động gửi gần 2000 người đi học ở nước ngoài. Cơ cấu phân bổ ở ngành KHKT (37,21%), Kinh tế quản lý(14,78%), Khoa học tự nhiên(14,6%) Nông lâm thuỷ sản (12,52%),Khoa học xã hội và nhân văn (12,71%), Y-dược (7,48%), Nghệ thuật (1,93%). Nếu chúng ta chủ động được nguồn tài chính thì hoàn toàn có thể chủ động được phân bổ cơ cấu ngành nghề ưu tiên và chủ động chọn lựa những nước có nhưng trung tâm đào tạo chất lượng cao.
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So sánh số lượng SVĐH và HV SĐH có học bổng học ở nước ngoài từ 1998 đến 2004
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Ngoài số LHS diện học bổng nói trên, có khoảng trên 30 000 LHS  đang du học tự túc chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển như úc, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Liên Bang Nga, Trung Quốc, Singapo, Nhật Bản. Như vậy, từ số liệu trên đây có thể khái quát rằng so với quy mô đào tạo đại học (kể cả sau đại học) trong nước thì đào tạo ở nước ngoài chiếm gần 3 %, có nghĩa trong số 100 sinh viên Việt Nam có 3 người đi học ở nước ngoài kể cả du học tự túc. Trong số 30 người đi du học nước ngoài thì chỉ có 02 người có học bổng. Tóm lại, công tác đào tạo cán bộ ở nước ngoài góp phần tham gia tích cực vào nền kinh tế tri thức. Nhiều LHS sau khi đào tạo về nước làm, nay đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tài năng, các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành.

4. Một số kiến nghị để tham gia vào nền KTTT
Công tác đào tạo nhân lực ở nước ngoài là bộ phận cấu thành của hệ thống đào tạo nhân lực của nước ta. Dự báo nhu cầu nhân lực TĐC của nước ta còn lớn, nếu chúng ta mong muốn đạt trình độ như Hàn Quốc vào thời kỳ cách đây 20 năm bắt đầu công nghiệp hoá thì phải tăng số nhân lực TĐC lên gấp 5 lần. Số LHS Việt Nam du học còn tăng nhiều trong nhưng năm tới do một bộ phận không nhỏ trong nhân dân có mức sống ngày càng khá hơn sẽ đi tìm ở nước ngoài những cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục đại học theo cơ chế định hướng thị trường trong khi khả năng đáp ứng có hạn của hệ thống đại học trong nước cùng với sức ép tuyển sinh cạnh tranh cao. 

-Tuy số lượng LHS ngày càng tăng, nhưng đến nay có rất ít công trình nghiên cứu về quản lý đào tạo nguồn nhân lực này, do nhiều cơ quan tham gia quản lý và nó tiến hành trên phạm vi đại lý rộng làm cho việc nghiên cứu điều tra tốn kém, phức tạp. Muốn có được đội ngũ nhân lực đào tạo ở nước ngoài chất lượng, việc làm trước tiên là có sự thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Do đặc thù của lĩnh vực, nội dung quản lý nhà nước cần đặt trọng tâm ở xây dựng và ban hành, chỉ đạo thực hiện các chính sách về tuyển sinh, quản lý LHS học ở nước ngoài và tiếp nhận sử dụng sau đào tạo. 

-Cần đa dạng con đường đào tạo bồi dưỡng nhân tài bằng các con đường như hợp tác quốc tế gửi đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và học bổng viện trợ;  liên kết với nước ngoài để mở các chương trình đào tạo liên kết có chất lượng ở trong nước; tự tổ chức các chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, chất lượng cao. 

-Theo các nhà khoa học nhận định, quy trình đào tạo nhân tài tính từ khi khởi đầu phát hiện, đào tạo và đạt đỉnh cao tài năng phải mất khoảng 20 năm. Do vậy cần có chính sách hợp lý gắn bỗi dưỡng, đào tạo với sử dụng LHS  sau đào tạo để tránh  lãng phí và thất thoát chất xám.

-Hoàn thiện và củng cố hệ thống văn bản pháp quy theo hướng tạo hành lang mở cho các tác nhân tham gia đào tạo ở nước ngoài. Tuyển chọn tài năng đối với các chương trình học bổng. Khuyến khích du học tự túc nhưng cần có sự quản lý vĩ mô để định hướng và tạo thiết chế đảm bảo chất lượng tối thiểu của LHS , đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Tránh lãng phí tiền của người du học để học cở các trường chất lượng không cao vì có nước có tới 4000 cơ sở đại học với thứ bậc khác nhau. Có nhà quản lý cho rằng có nước thu lợi mỗi năm từ học phí du học tự túc của LHS Việt Nam khoản tài chính gấp đôi chi phí làm cây cầu treo Mỹ Thuận. Cũng có nước như Pháp lại muốn quản lý tốt hơn số du học tự túc bằng việc ban hành trong năm 2003 Nghị định bổ sung yêu cầu một sinh viên nước ngoài muốn ghi danh học đại học ở Pháp phải thoả mãn điều kiện đã được tuyển vào trường đại học của nước gốc./.
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Sheet1

		Số lượng lưu học sinh Việt Nam đi học tập có học bổng ở nước ngoài từ năm 1998 đến 2004

				Nước		1998				1999				2000				2001				2002				2003				2004				XL nợ				DA 322				Tổng				Tổng

						§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H						§H		S§H		§H		S§H

		1		Anh				30				30				44				67				61		11		30				30										11		292		303

		2		Ân độ								5				16		1		78		2		86				92		14		114										17		391		408

		3		Aicap				10				12				6				8				7				6				5										0		54		54

		4		áo														2		13		5		17		4		15														11		45		56

		5		Balan		5		8		18		32		7		2		10		5		6		4		6		4		6		4										58		59		117

		6		Belarus						63																4				4												71		0		71

		7		Bỉ				13				11				15				12		12		31		30		45		40		40										82		167		249

		8		Bungary								7						13												3		2										16		9		25

		9		Brunay		1								2				2				2				2				2												11		0		11

		10		Campuchia		5				10				10				10				10				10																55		0		55

		11		Canada				7				12				12		1		9		1		10		2		12		1		9										5		71		76

		12		Cuba														28				30				30				30												118		0		118

		13		Đan Mạch				6				6				6				6				6																		0		30		30

		14		Đức		5		90		8		95		10		97		12		100		15		112		14		118		16		125										80		737		817

		15		Hàn Quốc				26				25				25				27				20				25				25										0		173		173

		16		Hoa kỳ				56				40				39				51				70		10		65				100										10		421		431

		17		Hungary		20				10		4		11				23						1				3		5		3										69		11		80

		18		Italia																								1				7										0		8		8

		19		Lào		10				15				20				25				25				25				25												145		0		145

		20		Malaixia										6				9				10				9				10												44		0		44

		21		Mondovia																				1						2		2										2		3		5

		22		Mông cổ																						2				3												5		0		5

		23		Nga *		91		30		110		47		135		50		133		41		150		44		160		34		180		65		412								1371		311		1682

		24		Nhật		10		68		12		55		12		42		11		91		13		67		13		90		16		100										87		513		600

		25		Niudilan		13				6																																19		0		19

		26		Pháp		15		220		15		228		13		235		13		236		15		245		14		248		16		255										101		1667		1768

		27		Phần Lan				20				20				20				20				20																		0		100		100

		28		Rumania																		5				5				10												20		0		20

		29		Sec		5		30				22				2		1				5		3		3		4		5		4										19		65		84

		30		Singapore						5				7				14				20				20				17												83		0		83

		31		Slovakia																		2				2				2												6		0		6

		32		Thai lan								20				19				27				21				20														0		107		107

		33		Thuỵ điển				10				10				10				10				10				10				10										0		70		70

		34		Thuỵ sỹ																								1				4										0		5		5

		35		Trung Quốc		39				45				50				66				30				22				60												312		0		312

		36		Uc		50		100		75		120		75		120		50		100		50		100		50		100		50		100										400		740		1140

		37		Ucraina		12				10		14		11		1		10		6		15		7		27		21		14		8										99		57		156

		38		ĐA 322																																		1065		46		1065		46		1111

		39		Tổng		281		724		402		815		369		761		434		907		423		943		475		944		531		1012		412				1065		46		4392		6152		10544

				Ghi chú : Số liêu Hoa kỳ đã gồm cả đề án VEF có 74 LHS bậc SĐH. Đề án 322 chưa thống kê đầy đủ số LHS sẽ đi năm 2004,

																																																821		1680		2501
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		Số lượng lưu học sinh Việt Nam đi học tập có học bổng ở nước ngoài từ năm 1998 đến 2004

				Nước		1998				1999				2000				2001				2002				2003				2004				XL nợ		DA 322				Tổng				Tổng

						§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H		§H		S§H				§H		S§H		§H		S§H

		1		Anh				30				30				44				67				61		11		30				30								11		292		303

		2		Ân độ								5				16		1		78		2		86				92		14		114								17		391		408

		3		Aicap				10				12				6				8				7				6				5								0		54		54

		4		áo														2		13		5		17		4		15												11		45		56

		5		Balan		5		8		18		32		7		2		10		5		6		4		6		4		6		4								58		59		117

		6		Belarus						63																4				4										71		0		71

		7		Bỉ				13				11				15				12		12		31		30		45		40		40								82		167		249

		8		Bungary								7						13												3		2								16		9		25

		9		Brunay		1								2				2				2				2				2										11		0		11

		10		Campuchia		5				10				10				10				10				10														55		0		55

		11		Canada				7				12				12		1		9		1		10		2		12		1		9								5		71		76

		12		Cuba														28				30				30				30										118		0		118

		13		Đan Mạch				6				6				6				6				6																0		30		30

		14		Đức		5		90		8		95		10		97		12		100		15		112		14		118		16		125								80		737		817

		15		Hàn Quốc				26				25				25				27				20				25				25								0		173		173

		16		Hoa kỳ				56				40				39				51				70		10		65				100								10		421		431

		17		Hungary		20				10		4		11				23						1				3		5		3								69		11		80

		18		Italia																								1				7								0		8		8

		19		Lào		10				15				20				25				25				25				25										145		0		145

		20		Malaixia										6				9				10				9				10										44		0		44

		21		Mondovia																				1						2		2								2		3		5

		22		Mông cổ																						2				3										5		0		5

		23		Nga *		91		30		110		47		135		50		133		41		150		44		160		34		180		65		412						1371		311		1682

		24		Nhật		10		68		12		55		12		42		11		91		13		67		13		90		16		100								87		513		600

		25		Niudilan		13				6																														19		0		19

		26		Pháp		15		220		15		228		13		235		13		236		15		245		14		248		16		255								101		1667		1768

		27		Phần Lan				20				20				20				20				20																0		100		100

		28		Rumania																		5				5				10										20		0		20

		29		Sec		5		30				22				2		1				5		3		3		4		5		4								19		65		84

		30		Singapore						5				7				14				20				20				17										83		0		83

		31		Slovakia																		2				2				2										6		0		6

		32		Thai lan								20				19				27				21				20												0		107		107

		33		Thuỵ điển				10				10				10				10				10				10				10								0		70		70

		34		Thuỵ sỹ																								1				4								0		5		5

		35		Trung Quốc		39				45				50				66				30				22				60										312		0		312

		36		Uc		50		100		75		120		75		120		50		100		50		100		50		100		50		100								400		740		1140

		37		Ucraina		12				10		14		11		1		10		6		15		7		27		21		14		8								99		57		156

		38		ĐA 322																																1065		46		1065		46		1111

		39		Tổng		281		724		402		815		369		761		434		907		423		943		475		944		531		1012		412		1065		46		4392		6152		10544

				Ghi chú : Số liêu Hoa kỳ đã gồm cả đề án VEF có 74 LHS bậc SĐH. Đề án 322 chưa thống kê đầy đủ số LHS sẽ đi năm 2004,
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						1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

				Sau đại học		735		840		921		1338		1330		1157		1274

				Đại học		281		402		401		607		646		632		581

				Tổng số		1016		1242		1322		1945		1976		1789		1855





Sheet3

		



Sau đại học

Đại học

Năm

Số lượng

Tổng số Lưu học sinh diện học bổng đi học đại học và sau đại học 
ở nước ngoài từ 1998 đến 2004

1016

1242

1322

1945

1976

1789

1855



		



Sau đại học

Đại học

Năm

Số lượng




_1364967211.xls
Chart1

		KH tự nhiên 14.65%

		KH  kỹ thuật 37.21%
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		Đại học 32.3%		32.30%		3550				11007
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Tỷ lệ LHS diện học bổng đại học và SĐH ở nước ngoài  từ năm 1998 đến năm 2004
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		Phân bổ ngành nghề đào tạo sau đại học ở nước ngoài thuộc đề án 322

		(dùng ngân sách Nhà nước), từ  năm 2000 đến năm 2003

		TT		Nhóm ngành		Tỷ lệ (%) từng năm																Chung các năm

						Năm 2000		Tỷ lệ %		Năm 2001		Tỷ lệ %		Năm 2002		Tỷ lệ %		Năm 2003		Tỷ lệ %		Số lượng		Tỷ lệ %

		1		KH tự nhiên		30		17.64		74		16.33		43		10		80		16.2		227		14.65

		2		KH  kỹ thuật		53		31.17		173		38.18		180		41.86		186		37.5		592		37.21

		3		Nông lâm thuỷ sản		12		7.05		45		9.93		75		17.44		62		12.5		194		12.52

		4		KH xã hội nhân văn		14		8.23		68		15.01		47		10.93		68		13.7		197		12.71

		5		Kinh tế quản lý		30		17.64		62		13.68		66		15.34		71		14.31		229		14.78

		6		Y dược		4		2.35		27		5.96		41		9.53		44		8.87		116		7.48

		7		Nghệ thuật		11		6.47		3		0.66		6		1.39		10		2.01		30		1.93

				Tổng T.sinh trúng tuyyển		170				453				430				496				1549

				Số sinh viên đại học tại LB Nga tập trung hầu hết vào các ngành khoa học, kỹ thụât, KH tự nhiên và nghệ thuật

				Phân bổ ngành nghề trpng tuyển sinh theo 7 nhóm ngành  là tươnmg đối hợp lý

				Nguồn : Bộ  GD & ĐT, Báo cáo về việc thực hiện các đề án đào tạo tại nước ngoài từ năm 2000 đến 2003, HN , tháng 12/2003

				KH tự nhiên 14.65%		14.65%

				KH  kỹ thuật 37.21%		37.21%

				Nông lâm thuỷ sản 12.52%		12.52%

				KH xã hội nhân văn 12.71%		12.71%

				Kinh tế quản lý 14.78%		14.78%

				Y dược 7.48%		7.48%

				Nghệ thuật 1.93%		1.93%

				Tổng T.sinh trúng tuyyển		100%
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